
Tuần 11              
   Soạn : 25/10              
  Giảng  : Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013
                                                          Đạo đức
Thực hành giữa kì I

I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Củng cố lại những hành vi và thái độ đạo đức đã học trong 5 bài vừa qua.

- Hình thành lại những hành vi, thái độ đó.

- Rèn cho HS biết thực hiện những hành vi đó.

II. Đồ dùng dạy học.

- Phiếu học tập trắc nghiệm

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Hoạt động 1 (15’)
Bài 1 : Có trách nhiệm về việc làm của mình.

Những trường hợp dưới đây dạy thể hiện của con người sống trách nhiệm ? Điền sai/đúng vào «.

( Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận.

( Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn.

( Đã nhận là rồi nhưng không thích thì bỏ.

( Khi làm điều gì sai sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi.

( Việc làm nào tốt thì nhận do công của mình, việc nào làm hỏng thì đổ lỗi cho người khác.

( Chỉ hứa không làm.

( Không làm theo những việc xấu.

- GV nhân xét, kết luận

Hoạt dộng 2 ( 9’)
Bài tập 2 (Bài 4 : Nhớ ơn tổ tiên)

Yêu cầu HS sưu tầm các câu ca dao tục ngữ nói về chủ đề "biết ơn tổ tiên"

Hoạt động 3 : ( Bài 5 : Tình Bạn) (10’)
- Em đã làm gì trong các tình huống sau ? Vì sao ?

a, Bạn có chuyện gì vui.

b,Mặc bạn không quan tâm.

c, Bạn có chuyện buồn.

d, Bạn em bị bắt nạn.

®, Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm không tốt.

e,Bạn bè phê bình khi em mắc khuyết điểm.

g, Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nhưng bạn không nghe.

- GV nhận xét, bổ sung, kết luận.

Hoạt động kết thúc (2’)
- GV nhận xét giờ học

- Hướng  dẫn HS về nhà
	- HS làm việc cá nhân.

- HS trình bày bài làm của mình, HS lớp lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS trình bày các sản phẩm đã sưu tầm và trình bày ý tưởng và giải nghĩa các câu ca dao, tục ngữ đó.

- Làm  việc theo cặp

- Đại diện các cặp trình bày.

- lớp nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS thảo luận làm bài theo nhóm đôi
-  Đại diện nhóm  trình bày
- Nhận xét bổ sung
- HS sửa chữa
- Lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


----------------------------------------------------
Tập đọc
Chuyện một khu vườn nhỏ

I, Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: rủ rỉ, leo trèo, xoè ra, lá nâu, săm soi, líu ríu...
- Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả.

- Đọc diễn cảm toàn bài văn, phân biệt lời của từng nhân vật.

2. Đọc hiểu

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: Săm soi, cầu viện, ...

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu. Có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ trang 102 (SGK)

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn hướng dẫn luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Giới thiệu chủ điểm  (2’)
- Hỏi : Chủ điểm hôm nay chúng ta học có tên là gì ?

 Tên chủ điểm nói lên là gì ?

+ Hãy mô tả những gì em thấy trong tranh minh hoạ chủ điểm.

- GV nêu : Chủ điểm Giữ lấy màu xanh muốn gửi tới mọi người thông điệp : Hãy bảo vệ môi trường sống xung quanh.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  (1’)
- Treo tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi:  Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV giới thiệu: 
2.2 Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc (14’)
- Một học sinh đọc toàn bài.
- Yêu cầu 3 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài (2 lượt) GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.
-Luyện đọc kết hợp giải nghia từ khó
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Yêu cầu HS đọc toàn bài.

- GV đọc toàn bài 
+ Toàn bài đọc với giọng đọc nhẹ nhàng; giọng bé Thu: hồn nhiên, nhí nhảnh; giọng ông: hiền từ, chậm rãi.

+ Nhấn giọng ở những từ ngữ: khoái, rủ rỉ, ngọ nguậy, bé xíu,…
b) Tìm hiểu bài (10’)
- Tổ chức cho HS (hoạt động theo nhóm) cùng đọc thầm bài, trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi trong SGK.

+ Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

+ Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật?

(GV ghi bảng các từ ngữ:

- Cây Quỳnh: là dày, giữ được nước.

- Cây hoa ti gôn: bị vòi ti-gôn quấn nhiều vòng.

+ Cây đa ấn Độ: bật ra những búp hồng nhọn hoắt, xoè những lá nâu rõ to).

+ Bạn Thu chưa vui vì điều gì?

+ Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?

+ Em hiểu: "Đất lành chim đậu" là thế nào?

- Giảng: câu nói "Đất lành chim đậu"của ông bé Thu thật nhiều ý nghĩa….
+ Em có nhận xét gì về hai ông cháu bé Thu?

+ Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì?

+ Hãy nêu nội dung chính của bài văn?

- Ghi nội dung chính của bài.

- Kết luận: Thiên nhiên mang lại rất nhiều ích lợi cho con người. Nếu mỗi gia đình đều biết yêu thiên nhiên, trồng cây xanh xung quanh nhà mình sẽ làm cho môi trường sống quanh mình trong lành, tươi đẹp hơn.

c) Đọc diễn cảm (8’)
- Gọi 3 HS đọc tiếp nối từng đoạn, HS cả lớp theo dõi tìm cách đọc hay 

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 3.

+ Treo bảng phụ có đoạn 3.

+ Đọc mẫu.

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. 
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

-  Nhận xét, cho điểm từng HS.

- Tổ chức cho HS đọc theo vai

- Nhận xét, 
3. Củng cố - dặn dò (2’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS  về nhà có ý thức làm cho môi trường sống quanh gia đình mình luôn sạch, đẹp, ..
	+ Chủ điểm :  Giữ lấy bầu trời xanh.

+ Tên chủ điểm nói lên nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ môi trường sống xung quanh mình giữ lấy màu xanh cho môi trường.

+ Tranh minh hoạ vẽ cảnh các bạn nhỏ đang vui chơi ca hát dưới gốc cây to. Thiên nhiên ở đây thật đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, chim hót líu lo trên cành.

- Lắng nghe.

- Bức tranh vẽ ba ông cháu đang trò chuyện trên một ban công có rất nhiều cây xanh.

Lắng nghe.

- HS đọc bài theo trình tự:

+ HS 1: Bé Thu rất khoái....từng loài cây.

+ HS 2: Cây Quỳnh lá dày....không phải là vườn.

+ HS 3:Một sớm chủ nhật....có gì lạ đâu hả cháu?

​- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- 2 HS ngồi cùng bạn đọc tiếp nối từng đoạn của bài ((2 vòng).

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Theo dõi

- Đọc thầm, trao đổi, trả lời từng câu hỏi 
+ Bé Thu thích ra ban công để được ngắm nhìn cây cối, nghe ông giảng về từng loại cây ở ban công.

+ Cây Quỳnh lá dày, giữ được nước. Cây hoa ti gôn thò những cái râu theo gió ngọ nguậy như những cái vòi voi quấn nhiều vòng. Cây đa ấn Độ bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt, xoè những cái lá nâu rõ to, ở trong  lại hiện ra những búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng.

+ Thu chưa vui vì bạn Hằng  ở nhà dưới bảo ban công nhà Thu không phải là vườn.

+ Vì Thu muốn Hằng công nhận ban công nhà mình cùng là vườn.

+ Đất lành chim đậu có nghĩa là nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu, sẽ có con người đến sinh sống, làm ăn.

- Lắng nghe

+ Hai ông cháu bé Thu rất yêu thiên nhiên, cây cối, chim chóc. Hai ông cháu chăm sóc cho từng loài cây rất tỉ mỉ.

+ Mỗi người hãy yêu quý thiên nhiên, làm đẹp môi trường sống trong gia đình và xung quanh mình. 

+ Bài văn nói lên tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu bé Thu và muốn mọi người luôn làm đẹp môi trường xung quanh mình.

- 2 HS nhắc lại nội dung chính, cả lớp ghi vào vở.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài.

+ Theo dõi GV đọc mẫu và tìm các từ cần nhấn giọng, chỗ ngắt giọng.

+ 2 HS ngồi cạnh nhau cùng luyện đọc.

- 3 đến 5 HS thi đọc, cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ HS 1: Người dẫn chuyện.
+ HS 2: bé Thu
+ HS 3: Ông



--------------------------------------------------------------------------
                                                               Toán

         Tiết 51                           Luyện tập
I. Mục tiêu

Giúp HS củng cố về :

+ Kĩ năng thực hiện tích cộng với các số thập phân.

+ Sử dụng các tính chất của phép cộng để tích theo cách thuận tiện.

+ So sánh các số thập phân.

+ Giải bài toán có phép cộng nhiều số thập phân.

II.ĐỒ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (4’)
Gv gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập thêm của tiết trước.

- GV nhận xét và ghi điểm cho H
2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài
2.2 Hướng dẫn luyện tập (32’)
Bài 1
- GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tích cộng nhiều số thập phân

GV yêu cầu HS làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm của từng bước trên.

- GV nhận xét và cho điểm HS

 Bài 3

 - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài và nêu cách làm.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm của từng phép so sánh.

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 4

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ rồi giải.

- GV gọi HS chữa bài làm của bạn trên bảng, Nhận xét ghi điểm.

3. Củng cố dặn dò (2’)
- GV tổng kết tiết học, dặn HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn


	 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét

HS lắng nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

1 HS nêu, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.


                a                                   b
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- HS nhận xét bài làm của bạn cả về đặt tính và thực hiện tính.  
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm bằng cách thuận tiện nhất.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a. 4,68 + 6,03 

    = 4,68 + 10

    = 14,68

c, 3,49 + 5,7 + 1,51

   = 3,49 + 1,51 + 5,7

   = 5 + 5,7

   = 10,7

b, 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2  =(6,9 +3,1) +(8,4 +0,2 )

= 10 + 8,6

=  18,6

d, 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

=(4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)

= 11 + 8

= 19

HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, nếu sai sửa lại cho đúng

- 4 HS lần lượt giải thích:

HS đọc thầmyêu cầu đề bài trong SGK.

- 1 HS nêu cách làm bài trước lớp : Tính tổng các số thập phân rồi so sánh và điền vào dấu so sánh và điền vào dấu so sánh thích hợp và chỗ chấm.

- 2 Hs lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở bài tập

3,6 + 5,8 > 8,9

    7,56 + < 4,2 + 3,4

5,7 + 8,9 > 14,5

0,5 > 0,08 + 0,4

- 4 HS lần lượt giải thích:

- Lớp đổi chéo vở kiểm tra bài lẫn nhau

- 1 HS nêu cách làm bài trước lớp, Hs cả lớp đọc thầm trong SGK

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở 
Bài giải

Ngày thứ hai dệt được số mét vải là :

28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

Ngày thứ ba dệt được số mét vải là :

30,6 + 1,5 = 32,1(m)

Cả ba ngày dệt được số mét vải là :

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1(m)
                                                   Đáp số : 91,1m
 - 1 HS chữa bài làm của bạn trên bảng. HS cả lớp theo dõi và tự kiểm tra bài của mình

-Hs chuẩn bị giờ sau.


Lịch sử

     Tiờt 11                    Ôn tập : hơn tám mươi năm

Chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ 

(1858 - 1945)
I. Mục tiêu

- Qua bài này, giúp HS nhớ lại các mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1858 đén năm 1945 và ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó.

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ hành chính Việt Nam

- Bảng thống kê các sự kiện đã học( từ bài 1 đến bài 10)

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ  (4’)
- Em hãy tả lại không khí tưng bừng của buổi lễ tuyên bố độc lập 2 - 9 - 1945 ?

- Cuối bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?

- Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ trong ngày 2 - 9 - 1945 ?

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài (2’)
Từ khi thực dân Pháp  xâm lược nước ta đến cách mạng tháng 8 năm 1945 nhân dân ta tập chung thực hiện những nhiệm vụ gì ?

- GV giới thiệu và ghi nội dung bài.

2. Hoạt động

Hoạt động 1 : Thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945  (18’)
- GV treo bảng thống kê đã hoàn chỉnh nhưng che kín các nội dung.

+ Ngày 1 - 9 1858 xảy ra sự kiện lịch sử gì ?

+ Sự kiện lịc sử này có nội dung cơ bản là gì ?

+ Sự kiện tiêu biểu tiếp theo sự kiện Pháp nổ súng xâm lược nước ta là gì ? Thời gian xảy ra và nội dung cơ bản của sự kiện đó ? .


	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 HS nêu trước lớp, HS khác bổ sung hoàn chỉnh ý kiến.

- Đánh đuổi thực dân Pháp, Nhật
-Lấy lại ruộng đất, đòi quyền tự do
- HS đọc lại bảng thống kê mình đã làm ở nhà theo yêu cầu chuẩn bị của tiết trước.

- HS cả lớp cùng xây dựng để hoàn thành bảng thống kê như sau :

	Thời gian
	Sự kiện tiêu biểu
	Nội dung cơ bản (ý nghĩa lịch sử) của sự kiện
	Các nhân vật lịch sử tiêu biểu

	1/9/1858
	- Pháp nổ súng xâm lược nước ta
	Mở đầu quá trình thực dân pháp xâm lược nước ta
	

	1859 - 1864
	- Phong trào chống pháp của Trương Định.


	Phong trào nổ ra những ngày đầu khi Pháp vào đánh chiếm Gia Định. Phong trào lên cao thì triều đình gia lệnh cho Trương Định giải tán nghĩa quân nhưng Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.
	Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định.

	5/7/1858
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	Để giành thế chủ động, Tôn Thất Thuyết đã quyết định nổ súng trước nhưng do địch còn mạnh nên kinh thành nhanh chóng bị thất thủ, sau cuộc phản công, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị, ra chiếu Cần Vương từ đó nổ phong trào vũ trang chống Pháp mạnh mẽ gọi là phong trào Cần Vương.
	Tôn Thất Thuyết 

Vua Hàm Nghi 



	1905 - 1908
	Phong trào Đông Du
	Do Phan Bộ Châu cổ động và tổ chức đã đua nhiều thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập để đào tạo nhân tài cứu nước. Phong trào cho thấy tinh thần yêu nước của thanh niên Việt Nam.
	Phan Bộ Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

	5/6/1911
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
	Năm 1911, với lòng yêu nước, thương dân Nguyễn Tất Thành đã từ Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, khác với con đường của các chí sĩ yêu nước đầu thế kỉ  XX
	Nguyễn Tất Thành

	3/2/1930
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	Từ đây cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo sẽ tiến lên dành nhiều thắng lợi vẻ vang.
	

	1930 - 1931
	Phong trào Xô Viết  Ngệ - Tĩnh
	Nhân dân Nghệ Tĩnh đã đấu tranh quyết liệt, dành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới văn minh tiến bộ ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Ngày 12/9 là ngày kỉ niệm Xô Viết  Nghệ - Tĩnh. Phong trào cho thấy nhân dân ta sẽ làm cách mạng thành công.
	

	8/1945
	Cách mạng tháng Tám
	Mùa thu 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19/8 là ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám của nước ta.
	

	2/9/1945
	Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Dình.
	Tuyên bố  với toàn thể quốc đồng bào và thế giới biết : Nước Việt Nam đã thực sự độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả để bào vệ quyền tự do độc lập.
	

	HĐ 2 : Trò chơi « chữ kì diệu (10’)
- GV hướng dẫn như sách thiết kế trang 69

C. Củng cố dặn dò. (2’)
- Gv nhận xét giờ học,
- Hướng dẫn về nhà
	- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


                                     ---------------------------------------------------------------------
       Soạn: 26/10                 
    Giảng :Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013
                                        Toán

        Tiết 52                             Trừ hai số thập phân

I. Mục tiêu

Giúp HS:

+ Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân.

+áp dụng phép trừ hai số thập phân để giải các bài toán có liên quan.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4’)

Gv gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập thêm của tiết trước.

- GV nhận xét và ghi điểm cho HS

2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài

GV giới thiệu bài.

2.2 Hướng dẫn thực hiện phép trừ hai số thập phân (17’)

a) Ví dụ 1:  Hình thành phép trừ
- GV nêu đề toán : Đường gấp khóc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hái ®oạn thẳng AB dài bao nhiêu mét ?
- Để tích được độ dài đoạn thẳng BC chúng ta phải làm như thế nào ?

- Hãy đọc phép tính đó
- 4,29 - 1,84 chính là một phép trừ hai số thập phân.

+ Đi tìm kết quả

- GV yêu cầu HS suy nghĩ để tìm cách thực hiện 4,29m - 1,84m.

- GV gọi HS nêu cách tích trước lớp.

- GV nhận xét cách tính của HS, sau đó hỏi lại : Vậy 4,29 trừ đi 1,84 bằng bao nhiêu ?
+ Giới thiệu kĩ thuật tính

- GV nêu : Trong bài toán trên để tìm kết quả phép trừ

4,29 m - 1,84m = 2,45m

các em phải chuyển từ đơn vị mét thành xăng-ti-mét để thực hiện trừ với số tự nhiên, - GV yêu cầu : Việc đặt tính và thực hiện . Các em hãy cùng đặt tính và thực hiện tính 4,29 - 1,84.

- GV cho HS có cách tính đúng trình bày cách tính trước lớp.

- Cách đặt tính cho kết quả như nào so với cách đổi đơn vị thành xăng-ti-mét 

GV yêu cầu HS so sánh hai phép trừ :

- Em có nhận xét gì về các dấu phẩy của số bị trừ, số trừ và dấu phẩy ở hiệu trong phép tính trừ hai số thập phân.

b) Ví dụ 2
- GV nêu ví dụ: Đặt tính rồi tính 

45,8 - 19,26

- Em có nhận xét gì về số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ so với các chữ số ở phần thập phân của số trừ ?

- Hãy tìm cách làm cho các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ bằng số phần thập phân của số trừ mà giá trị của số không thay đổi.

- Coi 45,8 là 45,80 em hãy đặt tính và thực hiện 45,80 - 19,26

- Thực hiện tương tự như VD1.

2.2 Ghi nhớ  

- Qua hai ví dụ, em nào có thể nêu cách thực hiện phép trừ hai phân số  TP ?

- GV cho HS đọc phần ghi nhớ

- GV yêu HS đọc phần chú ý.

-GV nêu VD : 6, 34 – 3, 2  ; 14,7- 8,14

2.3 Luyện tập thực hành (15’)

Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài

- Gv gọi HS nhận xét bài làm của bạn 

- GV yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện tính của mình.

- Gv HS nhận xét và cho điểm từng HS 

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét

HS lắng nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

HS lắng nghe và tự phân tích bài toán.

Chúng ta phải lấy độ dài đoạn gấp khúc ABC trừ đi đoạn thẳng AB.

- Phép trừ 4,29 - 1,84

HS trao đổi với nhau và tính.

- 1 HS khá nêu :

4,29m = 429cm

1,84m = 184cm

Độ dài đoạn thẳng BC là :

429 - 184 = 245 (cm)

245cm = 2,45m

- HS nêu : 419 - 184 = 245

- 2HS ngồi cạnh nhau trao đổi và cùng đặt tính để thực hiện phép tính.

- 1 HS lên bảng vừa đặt tính vừa giải thích cách đặt tính và thực hiện tính.

- HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

Kết quả phép trừ đều là 2,45m

- HS so sánh và nêu :

- Trong phép tính trừ hai số thập phân, dấu phẩy ở số bị trừ, số trừ và dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với nhau.

- HS nghe yêu cầu.

- Các chữ số ở phần thập phân của số trừ ít hơn so với số các chữ số ở phần thập phân của số trừ.

- Ta viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của số bị trừ.

- 1 HS lên bảng, HS cả lớp đặt tính và tính vào giấy nháp.

- Một số HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS đọc trước lớp, Hs cả lớp đọc thầm trong SGK.

- HS lên bảng làm
- 3 HS lên bảng làm bài, Hs cả lớp đọc thầm trong SGK.

a)
b)

   68,4

- 25,7
   42,7

   46,8

-    9,34

    37,46

   50,81

+ 19,256

    31,554

-1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 3 HS lên bảng làm bài, Hs cả lớp làm bài vào vở bài tập.
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        - 30,4

          41,7                            
	  5,12

- 0,68

  4,44
	69

    - 7,85

    61,15

	- Gọi học sinh nhận xét bài của bạn

- Nhận xét và cho điểm

Bài 3:

- Gọi học sinh đọc đề toán.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài
	- Nhận xét bài của bạn trên bảng

- Học sinh đọc đề bài trước lớp.

- 1 học sinh lên bảng làm bài

	Bài giải:

Số ki - lô - gam đường còn lại sau khi lấy ra lần thứ nhất là:

28,75 - 10,5 = 18,25 ( kg)

Số ki - lô- gam đường còn lại là:

18,25 - 8 = 10,25 ( kg)

          Đáp số: 10,25 kg đường
	Bài giải:

Số ki-lô-gan đường lấy ra tất cả là:

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là:

28,75 - 18,5 = 10,25 ( kg)

          Đáp số: 10,25kg đường

	- G chữa bài cho học sinh.

3. Củng cố dặn dò: (2’)
- Tóm nội dung.

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.


	


-------------------------------------------------------------------------

Luyện từ và câu

Đại từ xưng hô

I. Mục tiêu

- Hiểu được thế nào là đại từ xưng hô
- Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn.

- Sử dụng đại từ sưng hô thích hợp trong đoạn văn hay trong lời nói hằng ngày.

Ii. đồ dùng dạy - học

- Bài tập 1 - phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp

- Bài tập 1,2 viết sẵn vào bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4’)

Nhận xét kết quả bài kiểm tra giữa kỳ của HS

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài (1’)

- Hỏi: Đại từ là gì? Đặt câu có đại từ. 

- GV giới thiệu: 

2.2. Tìm hiểu ví dụ (14’)

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài.

- GV lần lượt hỏi để HS phân tích ví dụ:

+ Đoạn văn có những nhân vật  nào?

+ Các nhân vật làm gì?

+ Những từ nào được in đậm trong đoạn văn trên?

+ Những từ đó dùng để làm gì?

+ Những từ nào chỉ người nghe?

+ Từ nào chỉ người hay chỉ vật  được nhắc đến?

- Kết luận: Những từ chị, chúng tôi, ta, các người, chúng trong đoạn văn trên được gọi là đại từ xưng hô được người nói dùng để tự chỉ mình hay người khác khi giao tiếp.

- Hỏi: Thế nào là đại từ xưng hô?
Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc lại lời của cơm và chị Hơ Bia.

- GV hỏi: Theo em, cách xưng hô của mỗi nhân vật ở trong đoạn văn trênthể hiện thái độ của người nói như thế nào?

- Kết luận: 

Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành bài.

- Gọi HS phát biểu, GV ghi nhanh lên bảng.

- Nhận xét các cách xưng hô đúng.

- Kết luận: Để lời nói đảm bảo tính lịch sự cần lựa chọn từ xưng hô phù hợp với thứ bậc, tuổi tác, giới tính, thể hiện đúng mối quan hệ giữa mình với người nghe và người được nhắc tới.

2.3 Ghi nhớ

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

2.4. Luyện tập (16’)
Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, làm bài trong nhóm. 

- Gợi ý cách làm bài cho HS:

+ Đọc kỹ đoạn văn.

+ Gạch chân dưới các đại từ xưng hô.

+ Đọc kỹ lời nhân vật có đại từ xưng hô để thấy được thái độ, tình cảm của mỗi nhân vật.

- Gọi HS phát biểu. GV gạch chân dưới các đại từ trong đoạn văn: ta, chú, em, tôi, anh.
- Nhận xét kết luận lời giải đúng

Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài và hỏi:

+ Đoạn văn có những nhân vật nào?

+ Nội dung đoạn văn là gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài tập. Gợi ý HS đọc kĩ đoạn văn, dùng bút chì điền từ thích hợp vào ô trống.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kế luận lời giải đúng.

- Gọi HS đọc đoạn văn đã điền đầy đủ.

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- Gọ 1 HS nhắc lại phần ghi nhớ
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ biết lựa chọn, sử dụng đại từ xưng hô chính xác phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp.
	- HS nêu ý kiến:

+ Đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay thế danh từ, động từ, tính từ trong câu cho khỏi lặp lại các từ ấy.

+ Ví dụ: Mai ơi, chúng mình về đi.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Mỗc câu hỏi 1 HS nêu ý kiến trả lời.

+ Đoạn văn có các nhân vật : Hơ Bia, cơm và thóc gạo.
+ Cơm và Hơ Bia đối đáp với nhau. Thóc gạo giận Hơ Bia bỏ vào rừng.

+ Những từ: Chị, chúng tôi, ta, các ngươi, chúng.

+ Những từ đó dùng để thay thế cho Hơ Bia, thóc gạo, cơm.

+ Những từ chỉ người nghe: chị, các người

Những từ chỉ người hay chỉ vật được nhắc tới: chúng.

- Lắng nghe.

+ Trả lời theo khả năng ghi nhớ.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp .

+ Chị đẹp là nhờ cơm gạo, sao chị khinh rẻ chúng tôi thế?

+ Ta đẹp là do công cha công mẹ, chứ đâu nhờ các ngươi.

- 1 HS trả lời, HS khác bổ sung và thống nhất: Cách xưng hô của cơm rất lịch sự. Cách xưng hô của Hơ Bia  thô lỗ, coi thường người khác

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, tìm từ.

- Tiếp nối nhau phát biểu.

+ Với thầy cô: xưng là em, con
+ Với bố mẹ: xưng là con
+ Với anh, chị, em: xưng là em, anh (chị).
+ Với bạn bè: xưng là tôi, tớ, mình...

- 3 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng. Các HS khác đọc thầm để thuộc bài ngay tại lớp.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe. 

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, làm việc theo định hướng của GV.

- Tiếp nối nhau phát biểu:

+ Các đại từ xưng hô: ta, chú, em, tôi, anh.
+ Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em, thái độ của thỏ: kiêu căng, coi thường rùa

+ Rùa xưng  là tôi, gọi thỏ là anh, thái độ của rùa: Tự trọng, lịch sự với thỏ.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng trước lớp và trả lời:

+ Đoạn văn có các nhân vật: Bồ Chao, Tu Hú, các bạn của Bồ Chao, Bồ Các.

+ Đoạn văn kể lại câu chuyện Bồ Chao hốt hoảng  kể với các bạn chuyện nó và Tu Hú gặp cái trụ chống trời. Bồ Câu giải thích đó chỉ là  trụ điện cao thế mới được xây dựng. Các loài chim cười Bồ Chao đã quá sợ sệt.

- 1 HS làm trên bảng phụ, HS dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét bài bạn, 

- Theo dõi bài chữa của GV và chữa lại

- 1 HS đọc thành tiếng

Bồ Chao hoảng hốt kể với các bạn:

Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi:"Kìa, cái trụ chống trời". Tôi ngước nhìn lên. Trước mắt  là những ống thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh, Nó tựa như một cái cầu xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông mà dựng đứng lên trời cao.

Thấy vậy, Bồ Các mới à lên một tiếng rồi thong thảt nói: 

- Tôi cũng từng bay qua chỗ hai cái trụ đó. Nó cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, cột điện mà chúng ta thường gặp. Đó là trụ điện cao thế mới được xây dựng.

Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Ai nấy cười to vì thấy Bồ Chao đã quá sợ sệt.             

 (Theo Võ Quảng)
- 2 HS đọc SGK.

- Lắng nghe.

HS chuẩn bị bài sau


--------------------------------------------------------------------
  Kể chuyện

Người đi săn và con Nai

I. Mục tiêu

- Dựa vào tranh minh hoạ và lời kể của GV, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện của Người đi săn và con trai.
- Phỏng đoán được kết thúc câu chuyện và kể câu chuyện theo hướng mình phỏng đoán.

- Hiểu ý nghĩa truyện: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.

- Lời kể tự nhiên, sáng tạo, phối hợp với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt.

- Biết nhận xét, đánh giá lời kế của bạn theo các tiêu chí đã giới thiệu từ tuần 1.

* MT : GDHS không săn bắt các loài động vật trong rừng,để góp phần giữ gìn vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.

Ii. đồ dùng dạy - học
- Tranh minh hoạ trang 107, SGK (Phóng to nếu có điều kiện)
III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4’)

- Gọi 2 HS kể chuyện về một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài (1’)

- Giáo viên giới thiệu: Chúng ta đang học chủ điểm Giữ lấy màu xanh, chủ điểm muốn nói với mọi người hãy biết yêu quý, trân trọng thiên nhiên, 

2.2. Hướng dẫn kể chuyện  (30’)

a) Giáo viên kể chuyện

- GV kể chuyện lần 1: chậm rãi, thong thả, phân biệt lời của từng nhân vật bộc lộ cảm xúc ở những đoạn tả cảnh thiên nhiên, tả vẻ đẹp của con nai và tâm trạng của người đi săn.

Lưu ý: GV chỉ kể 4 đoạn tương ứng với 4 tranh minh hoạ.

- Giải thích cho HS hiểu: súng kíp là súng trường loại cũ, chế tạo theo phương pháp thủ công, nạp thuốc phóng và đạn từ miệng nòng, gây hoả bằng một kíp kiểu va đập đặt ở cuối nòng.

- GV kể lần 2: Kết hợp chỉ vào tranh minh hoạ.

b) Kể trong nhóm
- Tổ chức cho HS kể chuyện trong nhóm theo hướng dẫn.

- Chia HS thành nhóm mỗi nhóm 5 HS.

+ Yêu cầu từng em kể từng đoạn trong nhóm theo tranh.

+ Dự đoán kết thúc của câu chuyện: Người đi săn có bắn được con Nai không? chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

+ Kể lại câu chuyện theo kết thúc mà mình dự đoán.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm để đảm bảo HS nào cũng được kể chuyện, trình bày khả năng phỏng đoán của mình.

c)Kể trước lớp
- Tổ chức cho các nhóm thi kể. GV ghi nhanh kết thúc câu chuyện theo sự phỏng đoán của từng nhóm.

Ví dụ và kết thúc câu chuyện:

- Yêu cầu HS kể tiếp nối từng đoạn truyện.

- GV kể tiếp đoạn 5.

- Gọi HS kể toàn truyện. GV khuyến khích HS dưới lớp đưa ra câu hỏi cho bạn kể:

+ Tại sao người đi săn muốn bắn con Nai?

+ Tại sao dòng suối cây trám đến khuyên người đi săn đừng bắn con Nai?

+ Vì sao người đi săn không bắn con Nai?

+ Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

Nhận xét HS kể chuyện, trả lời câu hỏi và cho điểm từng HS.

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- Hỏi: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
- Nhận xét kết luận về ý nghiã câu chuyện
- Nhận xét tiết học.

- Dặn  HS về nhà kể chuyện cho người thân
	- 2 HS kể chuyện

- Nhận xét

- Lắng nghe

- HS lắng nghe GV kể

- 5 HS tạo thành 1 nhóm cùng hoạt động theo hướng dẫn của GV

- 5 HS trong nhóm thi kể tiếp nối từng đoạn chuyện (2 nhóm kể)

- 5 HS của 5 nhóm tham gia kể tiếp nôi từng đoạn.

- Lắng nghe,

- 3 HS thi kể.

- Câu chuyện muốn nói với chúng ta hãy biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài vật quý. Đừng phá huỷ vẻ đẹp của thiên nhiên.


                                      ------------------------------------------------------
Soạn: 27 /10           
Giảng : Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013
 Buổi sáng:                              To¸n

             Tiết 53                     Luyện tập
I. Mục tiêu

Giúp HS:

+ Rèn kĩ năng phép trừ hai số thập phân.

+ Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân.

+ Biết thực hiện trừ một số cho một tổng

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng số trong bài tập 4 viết sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4’)
Gv gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập thêm của tiết trước.

- GV nhận xét và ghi điểm cho HS

2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài

GV giới thiệu bài : 
2.2 Hướng dẫn luyện tập (32’)
Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tính

- Gv gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv HS nhận xét và cho điểm từng HS 

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài

a, x + 4,32 = 8,67

               x  = 8,67 - 4,32

               x  = 4,35

c, x - 3,64 = 5,86

x = 5,86 +3,64 

               x = 9,5

 - Gv gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv HS nhận xét và cho điểm từng HS.

Bài 3 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

Bài 4 

- GV treo bảng phụ có kẻ sẵn nội dung phần a và yêu cầu HS làm bài
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét

HS lắng nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a,        68,72

         - 29,91
           38,81

b,         25,37

          -   8,64
             16,73

c,         75,5

          - 30,26

            45,24

d,          60

           - 12,45

              47,55
b,  6,85 + x  = 10,29

                 x = 10,29 - 6,85

                 x = 3,44

d,  7,9 - x  = 2,5 

             x = 7,9 - 2,5

             x = 5,4

- 4 HS nhận xét bài làm của 4 bạn trên bảng.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Quả dưa thứ hai cân nặng là :

4,8 - 1,2 = 3,6 (kg)

Quả dưa thứ nhất và quả dưa thứ hai cân nặng là :

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả dưa thứ ba cân nặng là :

14,5 - 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số : 6,1 kg
- 1 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

	a
	b
	c
	a - b - c
	a - (b + c)

	8,9
	2,3
	3,5
	8,9 - 2,3 - 3,5 = 3,1
	8,9 - (2,3 + 3,5) = 3,1

	12,38
	4,3
	2,08
	12,38 -  4,3 - 2,08 = 6
	12,38 -  (4,3 + 2,08) = 6

	16,72
	8,4
	3,6
	16,72 -  8,4 - 3,6 = 4,72
	16,72 - ( 8,4 +3,6) = 4,72

	- GV hướng dẫn HS nhận xét rút ra qui tắc về trừ một số cho một tổng.

- Yêu cầu HS áp dụng công thức vừa học để làm các phần còn lại.

- GV chữa bài của HS làm trên bảng, nhận xét ghi điểm cho từng HS.

3. Củng cố dặn dò. (2’)
- GV nhận xét giờ học

- Hướng dẫn bài tập về nhà


	- HS nhận xét theo sự hướng dẫn của GV

- 2 HS lên bảng làm. lớp làm vở bài tập  nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


--------------------------------------------------------------------

Tập đọc
LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM ĐOẠN VĂN, BÀI THƠ
Các bài tập đọc đã học : (GV chọn)
             Các bài tập đọc tuần 6,7,8,9 SGK tiếng việt 5 tập 1
Yêu cầu học sinh luyện đọc diễn cảm.Đặc biệt nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm

                             ---------------------------------------------------
Chính tả

                                         Luật bảo vệ môi trường

I. Mục tiêu

-  Nghe - viết chính xác, đẹp một đoạn trong Luật Bảo vệ môi trường.

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm l/n hoặc n/ ng

* MT: GD HS nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường thiên nhiên và có ý thức tiết kiệm.

Ii. đồ dùng dạy - học

- Thẻ chữ ghi các tiếng: Lắm/ nắm, lấm/ nấm, lương/ nương, lửa/ nửa, hoặc trăn/ trăng, dân/ dâng, răn/ răng, lượn/ lượng. 

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Giới thiệu  (1’)

Nhận xét chung về chữ viết của HS trong bài kiểm tra giữa kỳ
2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
2.2 Hướng dẫn luyện viột và tìm hiểu bài (23’)

a) Trao đổi về nội dung  bài viết

- Gọi HS đọc đoạn luật.

- Hỏi: + Điều 3, khoản 3 trong Luật Bảo vệ môi trường có nội dung là gì?

b) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS  luyện đọc và viết các từ vừa tìm được.

c) Viết chính tả

+ Nhắc HS  chỉ xuống dòng, ở tên điều khoản và khái niệm "Hoạt động môi trường" đặt trong ngoặc kép.

d) Soát lỗi, chấm bài

2.3 Hướng dẫn làm bài tập  (10’)

a) Gọi HS đọc yêu cầu

- Tổ chức cho HS làm bài tập dưới dạng trò chơi.

Hướng dẫn: Mỗi nhóm cử 3 HS tham gia thi. 1 HS đại diện lên bắt thăm. Nếu bắt thăm vào cặp từ nào. HS trong nhóm phải tìm từ ngữ có cặp từ đó.

- Tổ chức cho 8 nhóm HS thi. Mỗi cặp từ 2 nhóm thi.

- Tổng kết cuộc thi: Tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng. Gọi HS bổ sung.

- Gọi HS đọc các cặp từ trên bảng.

- Yêu cầu HS viết vào vở.

- Nhận xét và chốt lời giải đúng
	- HS nghe và xác định nhiệm vị của tiết học.

- 2 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

  + Điều 3 , khoản 3 trong Luật Bảo vệ môi trường nói về hoạt động bảo vệ môi trường, giải thích thế nào là hoạt đỗng bảo vệ môi trường....

- HS nêu các từ khó. Ví dụ: môi trường, phòng ngừa, ứng phó, suy thoái, tiết kiệm, thiên nhiên....

+ HS viết theo GV đọc
a) - 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe

- Theo dõi GV hướng dẫn.

- Thi tìm từ theo nhóm.

- 4 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng

- Viết vào vở.

	Bài 3
a) - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Tổ chức cho HS thi tìm láy theo nhóm. Chia lớp thành2 nhóm. Các HS trong nhóm tiếp nối nhau lên bảng, mỗi HS viết 1 từ láy, ..

- Tổng kết cuộc thi.

- Nhận xét các từ đúng.

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS   ghi nhớ các từ vừa tìm được và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- Tiếp nối nhau tìm từ

Một số từ láy âm đầu n: na ná, nai nịt, nài nỉ, năn nỉ, nao nao, nao nức, náo nức, não ruột, nắc nẻ, …..

- Viết vào vở một số từ láy.
- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


---------------------------------------------------------------------
  Địa lí

                  Tiết 11            Lâm nghiệp và thuỷ sản
I.Mục tiêu 

Sau bài học, HS có thể :

- Dựa và sơ đồ, biểu đồ trình bày những nét chính về các ngành lâm nghiệp, thuỷ sản của nước ta.

- Biết được các hoạt động chính trong lâm nghiệp thuỷ sản.

- Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp, thuỷ sản.

* NL: Cho HS thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại rừng và nguồn thuỷ sản. Sử dụng và khai thác các tài nguyên thiên một cách hợp lí, hiệu quả.

* BĐ: Cho HS thấy được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển để phát triển nghề nuôi  trồng thủy sản vùng ven biển và rừng ngập mặn.
II Đồ dùng dạy- học  

- Tranh ảnh về trồng và bảo vệ rừng, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

- Bản đồ kinh tế Việt Nam. 

III. các hoạt động dạy - học chủ yếu 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Kiểm tra bài cũ (4’)

- Kể tên một số loại cây trồng ở nước ta ?

- Vì sao nước ta có thể trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới?

- Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc ?

* Giới thiệu bài :
1. Lâm nghiệp (16’)
Hoạt động 1 : ( Làm việc cả lớp )

 - Cho HS quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi trong SGK.
Hoạt động 2: ( Làm việc theo cặp )

a. So sánh các số liệu để rút ra nhận xét về sự thay đổi của tổng diện tích rừng.

b. Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết để giải thích vì sao có giai đoạn diện tích rừng giảm, có giai đoạn diện tích rừng tăng.

- Kết luận : Từ năm 1980 đến 1995, diện tích rừng bị giảm do khai thác bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy.

+ Từ năm 1995 đến 2004, diện tích rừng tăng do nhà nước, nhân dân tích cực trồng và bảo vệ rừng.

- Hoạt động trồng rừng, khai thác rừng có ở những đâu ?

* Chúng ta cần phải làm gì để tài nguyên rừng không bị cạn kiệt ?
2. Ngành thuỷ sản  (16’)
Hoạt động 3 (làm việc theo nhóm)

- Kể tên một số loài thuỷ sản mà em biết ?

- Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thuỷ sản ?

Cho HS trả lời các câu hỏi ở mục 2

- GV kết luận :

+ Ngành thuỷ sản gồm : đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

+ Sản lượng đánh bắt nhiều hơn nuôi trồng.

+ Sản lượng thuỷ sản ngày càng tăng, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hưn sản lượng đánh bắt.

+ Các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều : các loại cá nước ngọt (cá ba sa, cá tra, cá trôi, cá trắm, cá mè,..), cá nước lợ và nước mặn (cá song, cá tai tượng, cá trình,...), các loại tôm (tôm sú, tôm hùm), trai, ốc,...

+ Ngành thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và nơi có nhiều sông, hồ.

Củng cố và dặn dò (2’)

- GV rút ra bài học

- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn HS về nhà.
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời.

- HS lớp nhận xét.

- Lắng nghe

- HS quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi trong SGK.

- HS quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi SGK.

- HS trình bày kết quả

- HS khác nhận xét.

- Chủ yếu ở miền núi, trung du và một phần ở ven biển.

-Khai thác hợp và trồng thêm rừng…..
- Cá, tôm, cua, mực,...

- HS lần lượt nêu

- HS khác nhận xét.

2 HS đọc.

HS chuẩn bị bài sau.


Buổi chiều:  
                                                           BD TOÁN

                     LUYỆN TẬP VỀ TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Biết cộng thành thạo tổng nhiều số thập phân 

-  Giải các bài toán có liên quan đến cộng tổng nhiều số thập phân.
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image5.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới:
Phần 1: Ôn cách cộng tổng nhiều số  thập phân  (7’)
- Cho HS nêu cách cộng tổng nhiều số thập phân

   + Đặt tính ……

   + Cộng như cộng  số tự nhiên

   + Đặt dấu phẩy ở tổng ...

Phần 2: Thực hành  (28’)

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính :

a) 356,45+ 91,087 +204 

b) 430,78 + 89,065 +26,3

c) 245 + 168,29 +352,6

d) 123  + 32,45 + 76,9

- HS đặt tính từng phép tính 

- GV kiểm tra hoặc đổi vở để KT với bạn

- HS tính 

- Gọi HS nêu KQ 

Bài tập 2: 

a)Viết phép tính và kết quả vào ô trống:

a

b

c

(a+b)+c

a(b+c)

57

6,38

3,62

3,45

6,55

17,89

6,50

2,75

8,25

b) So sánh (a+b)+c với a+(b+c) thấy giá trị số của hai biểu thức đó …….

c) Kết luận: Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với…..

Bài tập 3 

Áp đụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp,tính bằng cách thuận tiện nhất (Theo mẫu)

a) 11,75+4,95+8,05=

b) 4,55+4,95+5,45+3,05=

c) 1,72+5,36+7,64+8,28=

Bài 4.

Thùng thứ nhất có 28,6 lít  dầu, thùng thứ hai có 25,4 lít dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng trung bình cộng số dầu ở 2 thùng kia. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? 

4.Củng cố dặn dò.(2’)
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

	- HS nêu cách cộng 2 số thập phân

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Đáp án :

a) 651,537
b) 546,145
c) 765,89
d) 232,35
Dòng 1 : (57+6,38) +3,62 = 67

                   57(6,38+3,62) = 67
Dòng 2 :( 3,45 + 6,55) +17,89  =27,89

                  3,45+(6,55+17,89)  = 27,89

Dòng 3 : (6,50+2,75)+8,25 = 17,5

                 6,50+(2,75+8,25) = 17,5
B) so sánh (a+b)+c với a+(b+c)thấy giá trị số của hai biểu thức đó không thay đổi

c) Kết luận : Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba,ta có thể cộng số thứ nhất với số thứ hai và số thứ ba.

Bài giải :

a) 11,75+4,95+8,05= 11,75+(4.95+8,05)

                                      11,75 +   13 =24,75

b) (4,55+5,45) +(4,95+3,05)

=       10             +      8          =  18

d) (1,72+8,28) +(5,36+7,64)

=    10           +     13         =   23

Bài giải

Thùng thứ ba có số lít dầu là:

      (28,6 + 25,4) : 2 =  27 (lít)
Cả 3 thùng có số lít dầu là:

      28,6 + 25,4 + 27 = 81 (lít)

                     Đáp số: 81 lít. 

- HS lắng nghe và thực hiện.




                             ----------------------------------------------------------------

                                                             BD TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

Củng cố về cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân

- Giải toán có liên quan đến đổi đơn vị đo 

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image6.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: (32’)
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

Bài 1: : Điền số vào chỗ chấm :

a) 2,35796 km2 =...km2....hm2...dam2..m2
    69,805dm2 = …dm2...cm2...mm2
b) 4kg 75g = …. kg

    86000m2 = …..ha

Bài 2 : 

Mua 32 bộ quần áo hết phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả bao nhiêu tiền

Bài 3 : 

Một máy bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?

Bài 4 : (HSKG)
Tìm x, biết x là số tự nhiên : 

           27,64   <  x  <  30,46.

4.Củng cố dặn dò. (2’)
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.

- HS lên lần lượt chữa từng bài
Bài 1

Bài giải :

a) 2,35796 km2 = 2km2 35hm2 79dam2
                             60m2
   69,805dm2 = 69 dm2 80cm2 50mm2
b) 4kg 75g =  4,075kg

    86000m2 =  0,086ha

Bài2

Bài giải :

32 bộ quần áo gấp 16 bộ quấn áosố lần là :

            32 : 16 = 2 (lần)

Mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả số tiền là :  1 280 000 x 2 = 2 560 000 (đồng)

                 Đáp số : 2 560 000 (đồng)

Bài 3

Bài giải :

Đổi : 1 giờ = 60 phút.

  60 phút gấp 15 phút số lần là :

          60 : 15 = 4 (lần)

Trong 1 giờ máy bay đó bay được số km là :    240 x 4 = 960 (km)

                  Đáp số : 960 km

Bài4

Bài giải :

Từ 27,64 đến 30,46 có các số tự nhiên là : 

             28, 29, 30.

 Vậy x = 28, 29, 30 thì thỏa mãn đề bài.

- HS lắng nghe và thực hiện.



                                                      BD TIẾNG  VIỆT              

                                        LUYỆN TẬP VĂN TẢ CẢNH.
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết dựa vào dàn ý đã lập để trình bày miệng một bài văn tả cảnh.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng nói miệng.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. CHUẨN BỊ: Nội dung bài.

- Học sinh ghi lại những điều đã quan sát được về vườn cây hoặc cánh đồng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: (3’)

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 - Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: (32’)
a)Hướng dẫn học sinh hoàn chỉnh dàn bài 
- Giáo viên chép đề bài lên bảng. 

- Cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài

- Cho một học sinh nhắc lại dàn ý đã lập ở tiết học trước.

- Giáo viên ghi tóm tắt lên bảng.

* Gợi ý về dàn bài :

Mở bài:

Giới thiệu vườn cây vào buổi sáng .

Thân bài : 

* Tả bao quát về vườn cây.

- Khung cảnh chung, tổng thể của vườn cây (rộng, hẹp ; to, nhỏ ; cách bố trí của vườn).

* Tả chi tiết từng bộ phận :

- Những luống rau, gốc cây, khóm hoa, nắng, gió, hình ảnh mẹ đang làm việc trong vườn cây.

Kết bài : Nêu cảm nghĩ về khu vườn.

b)HS trình bày bài miệng.

- Cho học sinh dựa vào dàn bài đã chuẩn bị tập nói trước lớp.

- Gọi học sinh trình bày trước lớp.

- Cho Học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét về bổ sung ghi điểm.

- Gọi một học sinh trình bày cả bài.

- Bình chọn bày văn, đoạn văn hay.

4.  CỦNG CỐ -DẶN DÒ  (2’)
- Giáo viên  nhận xét, hệ thống bài.

- Dặn học sinh chuẩn bị cho bài sau.


	- HS nêu.

Đề bài : Tả quang cảnh một buổi sáng trong vườn cây (hay trên một cánh đồng).

- HS nhắc lại yêu cầu của đề bài
- Học sinh nhắc lại dàn ý đã lập ở tiết học trước.

- HS đọc kỹ đề bài.

- Học sinh trình bày trước lớp.

- Học sinh nhận xét

- Một học sinh trình bày cả bài

 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


----------------------------------------------------------
  Soạn: 1 /11           
 Giảng: Thứ năm  ngày 3 tháng 11 năm 2011
Buổi sáng                                          To¸n

          Tiết 54                  Luyện tập chung
I. Mục tiêu

Giúp HS củng cố về:

+ Rèn kĩ năng cộng, trừ hai số thập phân.

+ Sử dụng các tính chất đã học của phép cộng, phép trừ để tính giá trị của biểu thức số theo cách thuận tiện.

+ Giải bài toán có liện quan đến phép cộng và phép trừ các số thập phân.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng số trong bài tập 4 viết sẵn vào bảng phụ.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (4’)
Gv gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập thêm của tiết trước.

- GV nhận xét và ghi điểm cho HS

2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài

2.2 Hướng dẫn luyện tập  (32’)
Bài 1

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính với phần a,b.

- Gv gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv HS nhận xét và cho điểm từng HS 

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài

  x - 5,2 = 1,9 + 3,8
  x- 5,2   = 5,7

           x = 10,9

 - Gv gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gv HS nhận xét và cho điểm từng HS.

Bài 3 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

a, 12,45 + 6,98 + 7,55

    = 12,45 + 7,55 + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

- GV gọi 2 HS vừa lên bảng làm bài : Em đã áp dụng tính chất nào trong bài làm của mình, hãy giải thích rõ cách áp dụng của em.

Bài 4

- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự giải bài toán.

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên                                       bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 5

- GV gọi HS đọc đề toán

- GV yêu cầu HS Tóm tắt bài toán

- GV yêu cầu HS trao đổi với nhau để tìm cách giải bài toán.

- GV gọi HS trình bày cácg làm của mình trước lớp.

- GV yêu cầu trình bày lời giải bài toán.

- GV nhận xét và cho điểm HS

3, Củng cố, dặn dò (2’)
GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà  làm các bài tập 
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét

HS lắng nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a,        60,26

         - 217,3

           822,56
b,         800,56

          - 384,48

             416,08
c, 16,39 + 5,25 - 10,3

     = 21,64 - 10,3 = 11,34

 x + 2,7 = 8,7 + 4,9

 x + 2,7  = 13,6

          x  = 13,6 - 2,7

          x  = 10,9

- 4 HS nhận xét bài làm của 4 bạn trên bảng.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp: tính biểu thức bằng cách thuận tiện.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

b,  42,37 - 28,73 - 11,27

= 42, 37 - (28,73 + 11,27)

= 42, 37 - 40

= 2,73

- HS lần lượt nêu : 

a, áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng khi đổi chỗ 6,98 và 7,55. Tính tổng 12,45 + 7,55 được số tròn chục nên phép cộng sau tính sẽ dễ dàng hơn.

b, áp dụng qui tắc một số trừ đi một tổng, thay vì trừ lần lượt từng số hạng ta tính tổng 28,73 + 11,27 được số tròn chục nên phép trừ sau tính được dễ dàng hơn.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Giờ thứ hai người đó đi được quãng đường dài là: 

13,25 - 1,5 = 11,75 (km)

Trong hai giờ đầu người đó đi được quãng đường dài là: 

13,25 + 11,75 = 25 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được quãng đường dài là: 

36 - 25 = 11 (km)
                                      Đáp số: 11 km

- 1 HS chữa bài của bạn,sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp             đọc thầm đề bài  trong SGK.

- HS có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ hoặc bằng lời

- HS thảo luận theo cặp .

- 1 đến 2 HS trình bày, 
*Lấy tổng 3 số trừ đi tổng của số thứ  nhất và số thứ hai thì được số thứ ba.

* Lấy tổng của 3 số trừ đi tổng của số thứ 2 và số thứ 3 thì được chữ số thứ nhất.

* Lấy tổng của số thứ nhất  và số thứ hai trừ đi số thứ nhất thì được số thứ hai (hoặc lấy tổng của số thứ hai  và số thư ba trừ đi số thứ hai)

- HS trình bày lời giải bài toán vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài tập 

Bài giải

Số thứ ba là:

8 - 4,7 = 3,3

Số thứ nhất là: 

                           8 - 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 

                           4,7 - 2,5 = 2,2

                       Đáp số: 2,5 ; 2,2, ; 3,3

Lắng nghe và chuẩn bị bài sau.


---------------------------------------------------------
Tập làm văn

Trả bài văn tả cảnh

I. Mục tiêu
1. Đọc thành tiếng
- HS nhận thức đúng các lỗi  câu, cách dùng từ, lỗi diễn đạt, trình tự miêu tả.... trong bài văn tả cảnh của mình và của bạn khi đã được thầy cô chỉ rõ.

- HS tự sửa lỗi của mình trong bài văn

- HS hiểu được cái hay của những đoạn văn, bài văn hay của bạn, có ý thức học hỏi từ những bạn học giỏi để viết những bài văn sau được tốt hơn.

Ii. đồ dùng dạy - học

- Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về: chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, hình ảnh.... cần chữa chung cho cả lớp.
III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Nhận xét chung bài làm của HS (16’)

- Gọi HS đọc lại đề bài tập làm văn và hỏi:

+ Đề bài yêu cầu gì?

- Nêu: đây là bài văn tả cảnh. Trong bài văn các em miêu tả cảnh vật là chính, cần lưu ý để tránh nhầm sang văn miêu tả người hoặc tả cảnh sinh hoạt.

- Nhật xét chung :

* Ưu điểm:

+ HS hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề như thế nào?

+ Bố cục của bài văn

+ Trình tự miêu tả

+ Diễn đạt câu, ý

+ Dùng từ láy, hình ảnh, âm thanh để làm nổi bật lên đặc điểm của cảnh vật.

+ Thể hiện sự sáng tạo trong cách dùng từ, dùng hình miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật, có bộc lộ cảm xúc của mình trong từng câu văn.

+ Lỗi chính tả, hình thức trình bày bài văn.

- GV nêu tên những HS viết bài tốt, lời văn hay, ……

* Nhược điểm:

+ GV nêu những lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài văn, lỗi chính tả.

+ Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến, yêu cầu HS thảo luận, phát hiện lỗi, tìm cách sửa lỗi.

- Trả bài cho HS

2. Hướng dẫn chữa bài (18’)

- Gọi HS đọc bài 1

- Yêu cầu HS tự nhận xét, chữa lỗi theo yêu cầu.

GV đi hướng dẫn, giúp đỡ các em gặp khó khăn, Sau khi HS đã chữa song lỗi, nhận xét đầy đủ  về bài làm của mình. GV cho HS thảo  luận nhóm các câu hỏi sau (ghi câu hỏi lên bảng)

+ Bài văn tả cảnh nên tả theo trình tự nào là hợp lý nhất?

+ Mở bài theo kiểu nào để hấp dẫn người đọc?

+ Thân bài cần tả những gì?

+ Câu văn nên viết như thế nào để gần gũi, sinh động.

+ Phần kết bài nên viết như thế nào để cảnh vật luôn in đậm trong tâm trí người đọc?

- Gọi các nhóm trình bày ý kiến. Các nhóm có ý kiến khác bổ sung.

- Nhận xét

Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Đọc cho HS nghe những đoạn văn hay mà GV sưu tầm được .

- gọi 5 HS dưới lớp đọc đoạn văn trong bài văn của mình mà em cho là hay cho cả lớp nghe.

- Yêu cầu HS tự viết lại đoạn văn.

- Gọi HS đọc lại đoạn văn mình viết. các HS khác nhận xét

-Nhận xét, khen ngợi HS viết tốt

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà đọc lại bài văn, ghi nhớ các lỗi GV đã nhận xét và chuẩn bị bài sau.

	- 1 HS đọc thành tiếng và trả lời

- Lắng nghe
- xem lại bài của mình

- 1 HS đọc thành tiếng

- Sửa lỗi

- 4 HS tạo thành 1 nhóm. cùng trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.

- Trình bày, bổ sung

- 1 HS đọc thành tiếng

- Lắng nghe

- Tự làm bài vào vở.

- Đọc bài, nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


                                    -------------------------------------------------------------

   Buổi chiều                                                 

                                                          TH TIẾNG VIỆT

 LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ
I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ chỉ ngôi.

- Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ chỉ ngôi.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định: (4’)
2.Kiểm tra: Thế nào là đại từ chỉ ngưôi? Cho ví dụ?

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới: (32’)
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1:  

H: Tìm đại từ chỉ ngôi trong đoạn văn sau và cho biết cách dùng đại từ xưng hô trong đoạn văn đối thoại đó cho em biết thái độ của Rùa và Thỏ đối với nhau ra sao?

 “Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ trông thấy mỉa mai bảo Rùa rằng:

- Đồ chậm như sên! Mày mà cũng đòi tập chạy à?

  Rùa đáp:

-  Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?

  Thỏ vểnh tai lên tự đắc :

- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!”

Bài tập 2 :

H: Hãy tìm những đại từ và đại từ xưng hô để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau sao cho đúng :

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy,…. biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng … dõng dạc nhất xóm,… nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, … bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy … đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó … rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo … hỏi dùm tại sao … lại không thả mối dây xích cổ ra để … được tự do đi chơi như ….” 

4.Củng cố dặn dò : (2’)

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị  bài

	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Bài giải :

- Các đại từ xưng hô trong đoạn văn là:

      Ta, mày, anh, tôi.

- Thái độ của Thỏ và Rùa đối với nhau trong đoạn văn : Kiêu ngạo, coi thường Rùa

Bài giải :

a) Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy, tôi biết đó là con gà của nhà anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm, nó nhón chân bước từng bước oai vệ, ưỡn ngực ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy.”

b) “Một chú khỉ con cứ nhảy qua, nhảy lại lia lịa, chờn vờn trèo lên đống bí ngô. Thấy tôi đi qua, nhe răng khẹc khẹc, ngó tôi rồi quay lại nhìn người chủ, dường như muốn bảo tôi hỏi dùm tại sao người ta lại không thả mối dây xích cổ ra để nó được tự do đi chơi như tôi.” 

 - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


                            -----------------------------------------------------------------
                                                           TH  TOÁN
                                                   LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Biết cộng thành thạo số thập phân.

-  Giải các bài toán có liên quan đến cộng số thập phân.
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image7.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: 
Phần 1: Ôn cách cộng 2 số thập phân

- Cho HS nêu cách cộng 2 số thập phân

   + Đặt tính ……

   + Cộng như cộng 2 số tự nhiên

   + Đặt dấu phẩy ở tổng ...

Lưu ý: Bước 1 và bước 3 còn bước 2 HS đã thành thạo với phép cộng 2 số TN 

Phần 2: Thực hành 

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính :

a) 65,72 + 34,8



b) 284 + 1,347

c) 0,897 + 34,5



d) 5,41 + 42,7

- HS đặt tính từng phép tính 

- GV kiểm tra hoặc đổi vở để KT với bạn

- HS tính 

- Gọi HS nêu KQ 

Bài tập 2: Tìm x

a)  x - 13,7 = 0,896


         b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

Bài tập 3 

Thùng thứ nhất có 28,6 lít  dầu, thùng thứ hai có 25,4 lít dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng trung bình cộng số dầu ở 2 thùng kia. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Bài tập 4: (HSKG)

Cho 2 số có hiệu là 26,4. Số bé là 16. Tìm số lớn
4.Củng cố dặn dò. (2’)
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS nêu cách cộng 2 số thập phân

- HS đọc kỹ đề bài

- HS làm các bài tập

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

Đáp án :

a) 100,52

b) 285,347

c) 35,397

d) 48,11

Lời giải :
a)  x - 13,7 = 0,896

     x           =  0,896 + 13,7

     x           =       14,596

b) x - 3,08 = 1,72 + 32,6

    x – 3,08 =     34,32

    x            =     34,32 +  3,08 

    x            =      37,4

Bài giải :

Thùng thứ ba có số lít dầu là:

      (28,6 + 25,4) : 2 =  27 (lít)
Cả 3 thùng có số lít dầu là:

      28,6 + 25,4 + 27 = 81 (lít)

                      Đáp số: 81 lít. 

Bài giải :

        Giá trị của số lớn là :

              26,4 + 16 = 42,4

                         Đáp số : 42,4

- HS lắng nghe và thực hiện.




                       -----------------------------------------------------------------------------------

TH TOÁN

 LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :

- Biết trừ thành thạo số thập phân.

-  Giải các bài toán có liên quan đến trừ số thập phân.
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image8.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Xác định dạng toán, tìm cách làm

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài 

- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.

Bài tập1: Đặt tính rồi tính :

    a)70,75 – 45,68

    b) 86 – 54,26

    c) 453,8 – 208,47
 Bài tập 2 : Tính bằng 2 cách :

  a) 34,75 – (12,48 + 9,52)

b) 45,6 – 24,58 – 8,382 

Bài tập 3 : Tìm x : 

  a)  5,78 + x = 8,26

b)  23,75 – x = 16,042

Bài tập 4 : (HSKG)
Tổng diện tích của ba vườn cây là 6,3 ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,9 ha, Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 8120m2, Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bằng bao nhiêu m2 ?

4.Củng cố dặn dò. (2’)
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.

- HS lên lần lượt chữa từng bài
Đáp án :

a) 24,89

b) 31,74

c) 245,33

Bài giải :

a) 34,75 – (12,48 + 9,55)

 = 34,75 -        22,03

 =    12,72

Cách 2 :     34,75 – (12,48 + 9,55)

               = 34,75 – 12,48 – 9,55

               =     22,27         -   9,55 

               =     12,72

b) 45,6 – 24,58 – 8,382 

 =      21,02       -  8,382

 =              12,638

Cách 2 :  45,6 – 24,58 – 8,382
           =  45,6 – (24,58 + 8,382)

           =  45,6 -        32,962

           =      12,638

Bài giải :

a)  5,78 + x = 8,26
                x = 8,26 – 5,78

                x =  2,48

b)  23,75 – x = 16,042

                  x =  23,75 - 16,042 

                  x =       7,708

Bài giải :

Đổi : 812om2 = 0,812 ha

Diện tích của vườn cây thứ hai là : 

    2,9 – 0,812 = 2,088 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là :

   6,3 – (2,9 + 2,088) = 1,312 (ha)

                     Đáp số : 1,312 ha

- HS lắng nghe và thực hiện.
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         Tiết 55      Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

I. Mục tiêu
Giúp HS  :

- Nắm và vận dụng được qui tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- Bước đầu hiểu ý nghĩa của phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (4’)
- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét cho điểm.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
2.2. Giới thiệu qui tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên (15’)
a, Ví dụ 1 

* Hình thành phép nhân

- GV vẽ hình lên bảng và nêu bài toán ví dụ : Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Tính chu vi hình tam giác đó.

- GV yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác ABC.

- 3 cạnh của hình tam giác có gì đặc biệt ?

- Vậy tính tổng của 3 cạnh, ngoài cách thực hiện phép cộng ta còn cách nào khác ?

- Hình tam giác ABC có 3 cạnh dài bằng nhau và bằng 1,2m. Để tính chu vi hình tam giác này chúng ta thực hiện phép nhân 1,2m x 3. Đây là phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

* Đi tìm kết quả

- GV yêu cầu HS cả lớp trao đổi, suy nghĩ để tìm kết quả của 1,2m x 3

- Yêu cầu HS nêu cách tính của mình

Gv nghe HS trình bày và viết cách làm trên lên bảng như phần bài học trong SGK.

- Vậy 1,2m nhân 3 bằng bao nhiêu mét ?

* Giới thiệu kĩ thuật tính
-Trong bài toán trên để tính được 1,2m x 3

- Các em phải đổi số đo 1,2m thành 12dm  để thực hiện phép tính với số tự nhiên, ….
- GV trình bày cách đặt tính và thực hiện tính như SGK lưu ý cách viết 2 phép nhân 12 x 3 = 36 và 1,2 x 3 = 3,6 ngang nhau để HS so sánh.

- Em hãy so sánh tích 1,2 x 3 ở hai cách tính ?

- GV yêu cầu HS thực hiện lại phép tính 1,2 x 3  theo hai cách tính.

- Em có nhận xét gì về các chữ số ở phần thập phân của thừa số và tích.

- Dựa vào cách thực hiện 1,2 x 3 em hãy nêu cách tính thực hiện nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

b,  Ví dụ 2 

- GV yêu cầu HS nêu VD2: Đặt tính và tính 0,46 x 12

- GV gọi HS nhận xét bài của bạn làm trên bảng.

- GV yêu cầu HS tính đúng nêu cách tính của mình.

- GV nhận xét cách tính của HS.

2.2 Ghi nhớ

- Qua hai ví dụ bạn nào có thể nêu cách thực hiện phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên ?

- GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK và yêu cầu HS đọc thuộc luôn tại lớp 

2.3 Luyện tập thực hành (16’)
Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV yêu cầu HS tự làm

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu cách thực hiện phép tính của mình.

- GV nhận xét ghi điểm HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV yêu cầu HS tự làm
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe và nêu lại bài toán ví dụ.

Chu vi hình tam giác ABC bằng tổng độ dài ba cạnh :

1,2m + 1,2m  +  1,2m

- 3 cạnh của hình tam giác ABC đều bằng 1,2m.

- Ta còn cách thực hiện phép nhân.

1,2m x 3

- HS thảo luận theo cặp.

- 1 HS nêu trước lớp. HS cả lớp theo dõi nhận xét.

1,2m = 12dm

                                12

                               x 3

                                36dm

                      36dm = 3,6m

              Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)

     1,2m x 3 = 3,6m

- Cách đặt tính cũng cho kết quả 1,2 x 3 = 3,6 (m).

- HS cả lớp cùng thực hiện.

- HS so sánh

- Thừa số có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân thì thì tích có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân.

- 2 HS lên bảng thực hiện phép nhân, HS cả lớp thực hiện phép nhân vào giấy nháp.

- HS nhận xét đúng /sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS nêu trước lớp , HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Một số HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính và tính.

- 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phép tính, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a, 2,5 x 7 = 17,5

b, 4,18 x 5 = 20,90

c, 0,256 x 8 = 2,048

d, 6,8 x 15 = 102,0

- 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 4 HS lần lượt nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm tích.

- HS tự làm bài vào vở bài tập.



	Thừa số
	3,18
	8,07
	2,389

	Thừa số
	3
	5
	10

	Tích
	9,54
	40,35
	23,890

	- GV gọi HS đọc kết quả tính của mình

- GV nhận xét ghi điểm HS.

Bài 3

- GV gọi HS đọc đề bài toán

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét ghi điểm HS.

3. Củng cố dặn dò (2’)
- GV nhận xét giờ học.

- GV hướng dẫn bài tập về nhà
	- 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là :

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số : 170,4km

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


------------------------------------------------------------------
                                                          Luyện từ và câu

Quan hệ từ

I. Mục tiêu

- Hiểu khái niệm quan hệ từ
- Nhận biết được một số quan hệ từ thường dùng và hiểu được tác dụng của quan hệ từ trong đoạn văn

- Sử dụng được quan hệ từ trong nói và viết

* MT: GD HS có ý thức bảo vệ rừng không chặt phá bừa bãi có ý thức trồng cây xanh tạo thêm chỗ ở cho loài chim và các con vật khác.

Ii. đồ dùng dạy - học

-  Bảng lớp viết sẵn các câu văn ở phần nhận xét

-  Bài tập 2,3 phần luyện tập viết sẵn vào bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4’)

- Gọi 2 HS lên bảng đặt câu có đại từ xưng hô

-  Kiểm tra việc học thuộc lòng phần ghi nhớ của HS dưới lớp.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, cho điểm từng HS

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
2.2. Tìm hiểu ví dụ  (15’)

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài.

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp, Gợi ý cho HS:

+ Từ in đậm nối những từ ngữ nào trong câu?

+ Quan hệ mà từ in đậm biểu diễn quan hệ gì?

- Gọi HS phát biểu, bổ sung (nếu cần)

- GV chốt lại lời giải đúng.

a) Rừng say ngất và ấm nóng
b) Tiếng hót dìu dắt của Hoạ mi...

c) Không đơm đặc như hoa đào nhưng cành mai....
- Kết luận:  Những từ in đậm trong các ví dụ trên được  dùng để nối các từ trong một câu hoặc nối các câu với nhau giúp người đọc, người nghe hiểu rõ mối quan hệ …

Hỏi lại:

+ Quan hệ từ là gì?

+ Quan hệ từ có tác dụng gì?

Bài 2

 - Cách tiến hành tương tự bài 1

- Gọi HS phát biểu. GV ghi nhanh lên bảng câu trả lời đúng:

a) Nếu rừng cây cứ bị chặt phá xơ xác thì mặt đất sẽ ngày càng thưa vắng bóng chim

- Nếu...... thì..... biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết.

- Kết quả

b)Tuy mảnh vườn ngoài ban công nhà Thu thật nhỏ bé nhưng bầy chim thường rủ nhau về tụ hội.

- Tuy.....nhưng: biểu thị quan hệ tương phản
- Kết luận: Nhiều khi, các từ ngữ trong câu được nối với nhau không phải bằng một quan hệ từ mà bằng một cặp quan hệ từ nhằm diễn tả những quan hệ nhất định về nghĩa các bộ phận câu.

2.3. Ghi nhớ
Gọi HS đọc phần Ghi nhớ
2.4. Luyện tập (16’)

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu  cầu và nội dung của bài tập

- Yêu cầu HS tự làm bài tập. Hướng dẫn cách làm bài:

+ Đọc kỹ từng câu văn.

- Dùng bút chì gạch chân dưới quan hệ từ và viết tác dụng của quan hệ từ  ở phía dưới câu.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Bài 2

- GV tổ chức cho HS làm bài 2 tương tự như cách tổ chức bài làm 1

Bài 3

- Yêu cầu HS đọc đề  bài

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng

- Gọi HS dưới lớp đọc câu mình đặt.

GV chú ý sửa  lỗi diễn đạt, dùng từ cho từng HS

3. Củng cố - dặn dò (2’)

- Gọi HS nhắc lại phần Ghi nhớ

- Dặn HS về nhà học bài. Đặt câu với mỗi quan hệ t ừ và cặp từ quan hệ trong phần Ghi nhớ
	- 2 HS làm trên bảng

- 3 đến 5 HS nối nhau đọc thuộc lòng.

- Nhận xét

- Lắng nghe

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.

- Tiếp nối nhau phát biểu, bổ sung. Mỗi HS chỉ nói về 1 câu.

a) và nối xay ngất ngây với ấm nóng (quan hệ liên hợp)

b) của nổi tiếng hót dìu dặt với Hoạ Mi (quan hệ sở hữu)

c) Như nối không đơm đặc với hoa đào: (quan hệ so sánh).

nhưng nối  với câu văn sau với câu văn trước (quan hệ tương phản)

- Lắng nghe

- Trả lời theo khả năng ghi nhớ.

- Tiếp nối nhau phát biểu

- 3 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng. HS dưới lớp đọc thầm để thuộc bài ngay tại lớp.

- HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp dùng bút chì gạch chân vào các câu văn.

- Nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại.

- Theo dõi bài chữa của GV, tự sửa bài mình nếu sai.


a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

và:  nối giữa nước và hoa
của: nổi tiếng hót kì diệu với Hoạ mi.
b) Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như
và: nối to với nặng
như: nối rơi xuống với ai ném đá

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

với: nối ngồi với ông nội.

về: nối giảng về từng loài cây
- Lời giải đúng:

a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có  nhiều cách rừng xanh mát.

Vì.....nên.....: biểu thị quan hệ nhân - quả

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẵn luôn học giỏi. tuy...nhưng.... biểu thị quan hệ tương phản.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe

- 2 HS đặt câu trên bảng lớp. HS dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét

- 3 đến 5 HS tiếp nối nhau đặt câu. ví dụ:

+ Em và SHSAn là đôi bạn thân

+ Em học giỏi văn nhưng em trai em lại học giỏi toán

+ Cái áo của tôi còn mới nguyên.

- 2 HS nối tiếp đọc.

- HS chuẩn  bị bài sau.


                                -------- -- ----------------------------------------------------------
Tập làm văn

Luyện tập làm đơn

I. Mục tiêu

-  Biết cách trình bày một lá đơn kiến nghị đúng quy định, nội dung

- Thực hành viết đơn kiến nghị về nội dung cho trước. Yêu cầu: Viết đúng hình thức, nội dung, câu văn ngắn gọn, rõ ràng, có sức thuyết phục.

*  MT: GD HS không nên dùng thuốc để đánh bắt cá làm ô nhiểm nguồn nước và giết hại các vi sinh vật sống trong nước.Không nên trồng cây sát cột điện và đường dây điện rất nguy hiểm khi mưa bão.
II. CÁC KNS 
    -Ra quyết định ( làm đơn kiến nghị ngăn chặc hành vi phá hoại môi trường)

    - Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng

III. đồ dùng dạy - học

- Bảng phụ  viết sẵn các yêu cầu trong mẫu đơn 

- Phiếu học tập có in sẵn mẫu đơn đủ dùng cho HS (nếu có) 

IV. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (4’)
- Kiểm tra, chấm bài của những HS viết bài tả cảnh chưa đạt phải về nhà viết lại.

- Nhận xét bài làm của HS.
2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
- GV nêu :

2.2. Hướng dẫn làm bài tập (30’)
a) tìm hiểu đề bài

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS quan sát tranh minh hoạ 2 đề bài và mô tả lại những gì vẽ trong tranh.

- Trước tình trạng mà hai bức tranh mô tả, em hãy giúp bá trưởng thôn (tổ trưởng dân phố) làm đơn kiến nghị để các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

b) Xây dựng mẫu đơn

+ Hãy nêu những quy định bắt buộc khi viết đơn.

GV ghi bảng nhanh những ý HS phát biểu.

+ Theo em, tên của đơn là gì ?

+ Nơi nhận đơn em viết những gì ?

- Người viết đơn ở đây là ai?

+ Em là người viết  đơn, tại sao không viết tên em?

+ Phần lí do viết đơn em nên viết  những gì?

- Em hãy nên lý do  viết đơn cho 1 trong  2 đề bài trên.

Ví dụ:
	Làm việc theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe

- 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đề bài. Cả lớp đọc thầm.

- 2 HS phát biểu :

+Tranh 1 : Tranh vẽ cảnh gió báo ở một khu phố. Có rât nhiều cành cây to gãy, gần sát vào đường dây điện, rất nguy hiểm.

+ Tranh 2 : Vẽ cảnh bà con đang rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh dùng thuốc nổ đánh cá con và ô nhiễm môi trường.
- Lắng nghe

+ Khi viết đơn phải trình bày đúng quy định : quốc hiệu, tiêu ngữ, tên của đơn, nơi nhận đơn, tên của người viết, chúc vụ, lý do viết đơn, chữ ký của người viết đơn.

+ Đơn kiến nghị / Đơn đề nghị.

+ HS tiếp nối nhau nêu. Ví dụ : Kính gửi :

* Công ty cây xanh phường Đội ấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

*Uỷ ban nhân dân phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

*Uỷ ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

* Công an xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

+ Người viết đơn phải là bác tổ  trưởng dân phố hoặc bác trưởng thôn

+ Em chỉ là người viết hộ cho bác tổ trưởng hoặc bác trưởng thôn.

+ Phần lý do viết đơn phải  viết đầy đủ, rõ ràng về tình hình thực tế, những tác động xấu đã, đang, sẽ xẩy ra  đối với con người và môi trường sống ở đây và hướng giải quyết.

- 2 HS tiếp nối nhau trình bày


+ Hiện nay ở xã tụi, đoạn đường, đoạn đường từ nhà ông A  đến  ông B có rất nhiều cành cây vướng vào đường dây điện, một số cành xà xuống thấp, gây ảnh hướng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Đặc biệt là mùa mưa báo sắp đến sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản nếu cành cây gẫy vào đường dây điện. Chúng tôi đề nghị cơ quan cây xanh cần cho tỉa cành sớm để đề phòng xảy ra tai nạn đáng tiếc.

	c) Thực hành viết đơn

- Treo bảng phụ có ghi sẵn mẫu đơn hoặc phát mẫu đơn in sẵn (nếu có) cho HS.

- Gợi ý ;Khi viết đơn ngoài phần phải viết đóng quy định, phần lý do viết đơn em phải viết ngắn gọn, rõ ý, có sức thuyết phục về vấn đề đang xảy ra để các cấp thấy tác động xấu, nguy hiểm của tình hình và có hướng giải quyết ngay.

- Gọi HS trình bày đơn vừa viết

- Nhận xét sửa chữa, cho điểm những HS
Ví dụ :
	-Làm bài

- 3 đến 5 HS đọc đơn của mình.


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 23 tháng 10 năm 2013
Đơn Kiến nghị


Kính gửi : Uỷ ban nhân dân xã …………….

Tên tôi là :  ………

Hiện đang là : ………..

Xin được trình bày với Uỷ ban một việc sau :Hiện nay ở thôn tôi, đoạn đường từ nhà …….. đến ……… có rất nhiều cành cây vướng vào dây điện, một số cành sà xuống thấp gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị . Đặc biệt là mùa mưa báo sắp đến sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản nếu cành cây gẫy vào đường dây điện.


Chúng tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân phường cần cho tỉa cành sớm trước khi mùa mưa báo đến để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.


Tôi xin chân thành cảm ơn ! 

                                                                                                         Người làm đơn

                                                                                                               (kí tên)

3. Củng cố - dặn do (2’)
- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà đọc đơn cho bố mẹ nghe. Hs nào viết chưa đạt về nhà làm lại và chuẩn bị giờ sau.

* Liên hệ  ở địa phương về việc đánh bắt cá và trồng cây.    
----------------------------------------------------------

Sinh hoạt 

NHận xét tuần 11

 I. Mục tiêu

- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 11.

- Đề ra phương hướng kế hoạch tuần 12.

II. Lên lớp



1. Các tổ trưởng báo cáo.



2. Lớp trưởng sinh hoạt.



3. GV chủ nhiệm nhận xét

  +     Ưu điểm 
                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   +Tồn tại 
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Phương hướng:

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 -----------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều                                            
           TH TIẾNG VIỆT

Luyện từ và câu 
LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ XƯNG HÔ.

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ xưng hô.

- Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ xưng hô.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: (4’)

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

3. Bài mới:  (30’)
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : 

H: Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây:

Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và quát lớn:

 - Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé!

Bài tập 2:

H: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:

Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.

Bài tập 3: 

H: Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?

4.Củng cố dặn dò: (2’)
- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- S lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Đáp án :

- 3 từ Sài Thung đầu thay bằng từ nó
- Từ Sài Thung tiếp theo thay bằng từ mày
- Cụm từ người nước Nam sau thay bằng từ chúng tao.

Đáp án : 

Các danh từ trong đoạn văn là :

   Ngày, học sinh, lớp, mẹ, trường, mái trường, năm, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ, em.
Lời giải : chẳng hạn :

- Hằng ngày, em thường đến lớp rất đúng giờ.

- Em rất nhớ mái trường tiểu học thân yêu.

- Ở góc sân, mấy bạn nữ đang nhảy dây.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau.
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